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1. Mở đầu

Sau nhiều năm (từ 1991 đến nay) thực hiện khảo sát và vẽ bản đồ địa mạo đáy biển nông ven bờ (0-30 mét nước) cho các vùng khác nhau trên toàn bộ Việt Nam, đến nay một khối lượng tài liệu khổng lồ (bao gồm các bản đồ độ sâu, mặt cắt địa hình đáy, bản đồ trầm tích tầng mặt, bản đồ địa mạo cho từng đoạn cụ thể, v.v.) đã được thu thập và cần được xử lý tiếp để xây dựng một bản đồ địa mạo thống nhất cho toàn bộ đáy biển nông ven bờ Việt Nam ở tỷ lệ 1:500.000 và tỷ lệ 1:100.000 cho một số vùng trọng điểm. Đây là nhiệm vụ rất phức tạp và khó khăn, lại phải hoàn thiện trong thời gian ngắn. Bởi vì, trong hơn 10 năm qua, ngoài các tài liệu được khảo sát trong khuôn khổ của đề án “Điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ Việt Nam tỷ lệ 1:500.000” do Nguyễn Biểu chủ nhiệm và đề án “Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi tr​​ư​ờng và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30 mét nư​​​ớc ở tỷ lệ 1:100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1:50.000” do Đào Mạnh Tiến chủ nhiệm, còn có một số kết quả nghiên cứu của các tác giả thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học khác nhau.

Mặt khác, do dựa vào những nguyên tắc thành lập khác nhau, nên các kết quả đo vẽ địa mạo thuộc đề án này cũng chưa được thống nhất, vì vậy chưa phản ánh được thực tế khách quan về các đơn vị địa mạo tồn tại trong khu vực nghiên cứu. Chẳng hạn, trong 2 năm đầu (1991 và 1992 - từ Vũng Tàu đến Hải Vân), các bản đồ địa mạo vùng biển nông ven bờ Việt Nam được thành lập theo nguyên tắc “các bề mặt đồng nhất về nguồn gốc”, còn các năm tiếp theo lại theo nguyên tắc “hình thái-động lực” (cho các khu vực còn lại). Nguyên tắc thứ nhất, thực chất, chỉ phù hợp khi đo vẽ bản đồ địa mạo trên qui mô nhỏ với việc thành lập bản đồ ở tỷ lệ lớn (tỷ lệ 1:100.000 và lớn hơn) để có thể chia ra các bề mặt có sự khác nhau nào đó. Còn nguyên tắc thứ hai lại chỉ phù hợp khi đo vẽ ở qui mô lớn hơn với tỷ lệ trung bình (tỷ lệ 1:200.000 và nhỏ hơn) mang tính khu vực và nêu lên những nét chung nhất.
2. Quan niệm và phương pháp

Trên quan điểm địa mạo, dải đáy biển ven bờ Việt Nam nói riêng, cũng như trên quy mô toàn cầu nói chung, được xác định trong phạm vi từ đường sóng vỗ bờ cao nhất (sóng bão) đến độ sâu khoảng 20 - 30 mét. Còn những nơi có thuỷ triều hoạt động mạnh hơn sóng, thì giới hạn phía lục địa được xác định tại khu vực có biểu hiện rõ rệt nhất các tác động của nó đối với địa hình và các quá trình sinh - địa mạo (biogeomorphology). Với cách nhìn nhận như vậy, dải đáy biển ven bờ (có độ sâu từ 0 đến 30 mét nước) thực chất là khu bờ hiện đại (coastal area) đang ngày đêm chịu tác động của nhiều nhân tố động lực, trong đó đặc biệt quan trọng là sóng, thuỷ triều và tác động của con người cả trên lưu vực sông lẫn ngay ở bờ biển. Với những quan hệ tác động qua lại phức tạp như vậy nên dải đáy biển ven bờ được xem là một hệ thống địa mạo mở có sự trao đổi năng lượng và vật chất rất rộng rãi với cả lục địa và vùng biển khơi. Trong hệ thống này, sóng biển và dòng chảy do nó sinh ra giữ vai trò chủ đạo trong các quá trình địa mạo bờ biển. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi, có thể vai trò của thủy triều hay của sông vượt hơn vai trò của sóng. 

Để nghiên cứu một đối tượng có các mối quan hệ phức tạp như vậy, thì cách tiếp cận hệ thống là hướng đi tốt nhất và sẽ mang lại hiệu quả tốt. Từ các kết quả đo sâu và đặc điểm trầm tích đáy biển ven bờ (0 - 30 mét nước) cho toàn bộ Việt Nam, cũng như phân tích các nguồn tài liệu khác (như ảnh viễn thám, các kết quả đo địa vật lý, v.v.) theo một hệ thống các phương pháp nghiên cứu địa mạo truyền thống, tập thể tác giả đã xây dựng được bản đồ địa mạo đáy biển ven bờ Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000. Đây là lần đầu tiên một bản đồ địa mạo trong phạm vi gần bờ của Việt Nam đã được ra đời.

3. Các kết quả 

3.1. Nguyên tắc thành lập bản đồ
Do sự khác nhau giữa phần lục địa và phần đáy biển nên hiện nay chưa có tác giả nào đề ra nguyên tắc thành lập bản đồ địa mạo đáy biển ở tỷ lệ trung bình và tỷ lệ lớn. Còn nếu xây dựng bản đồ ở tỷ lệ nhỏ hoặc khái quát, thì người ta thường sử dụng nguyên tắc hình thái - kiến trúc. Do đó, sau khi thảo luận với nhiều chuyên gia địa mạo Việt Nam, các tác giả đã chọn nguyên tắc hình thái - nguồn gốc - động lực để xây dựng bản đồ địa mạo cho phạm vi nghiên cứu. Do đó, các đơn vị địa hình được phân chia theo nguyên tắc này là kiểu địa hình. Khác với lục địa, hình thái địa hình bờ và đáy biển ven bờ có quan hệ nhân - quả với nhau rất chặt chẽ. Còn về nguồn gốc thì địa hình trong phạm vi nghiên cứu có nguồn gốc biển là chủ yếu và đôi nơi có địa hình nguồn gốc sinh vật. Về mặt động lực, đáy biển ven bờ (0 - 30m nước) Việt Nam được chia thành 3 đới là: 1) đới sóng vỗ bờ (có độ sâu 0 - 5 mét nước); 2) đới sóng phá hủy và biến dạng (trong phạm vi từ 5 đến 20-25 mét) và 3) đới sóng lan truyền (trong khoảng độ sâu trên 20-25 mét). Tương ứng với các đới động lực này là 3 đới địa hình khác nhau: đới bãi, đới bar ngầm và đới sườn bờ ngập nước.
3.2. Đặc điểm địa mạo dải đáy biển ven bờ Việt Nam

Phù hợp với cách phân chia ở trên, trong phần này, các tác giả phân chia địa hình theo 3 đới động lực vừa nêu. Sau đó, theo đặc điểm hình thái và trầm tích tầng mặt cũng như vai trò của các nhân tố động lực chiếm ưu thế mà chia ra các kiểu địa hình khác nhau (ở đây các tác giả chỉ nêu tên, mà không mô tả chi tiết)
Địa hình trong đới sóng vỗ bờ (đến độ sâu 5 mét) gồm có 8 kiểu địa hình: 1) Bãi biển mài mòn - tích tụ do tác động của sóng (theo đặc điểm đất đá tạo bờ, kiểu này được chia thành: Bench phát triển trên đá magma xâm nhập; Bench phát triển trên đá mắc ma phun trào và Bench phát triển trên đá trầm tích gắn kết); 2) Bãi biển tích tụ - mài mòn do tác động của sóng; 3) Bãi biển tích tụ - xói lở do tác động của sóng chiếm ưu thế; 4) Bãi biển tích tụ - xói lở do tác động của sóng - triều; 5) Bãi biển tích tụ do tác động của sóng; 6) Bãi biển tích tụ do tác động của thuỷ triều; 7) Bãi biển tích tụ hiện đại do tác động của sông - biển và 8) Trũng xâm thực - tích tụ do tác động của sông - triều chiếm ưu thế.
Địa hình trong đới sóng phá huỷ và biến dạng (từ 5 đến 20-30 mét) gồm có 16 kiểu địa hình: 1) Đồng bằng tích tụ hiện đại do tác động của thuỷ triều; 2) Đồng bằng tích tụ hiện đại tương đối bằng phẳng do tác động của sóng chiếm ưu thế; 3) Đồng bằng tích tụ hiện đại do tác động của sông - sóng; 4) Đồng bằng tích tụ lượn sóng hiện đại do tác động của sóng; 5) Đồng bằng tích tụ hiện đại do tác động của sóng - dòng chảy; 6) Đồng bằng tích tụ hiện đại nghiêng dốc do tác động của dòng chảy - trọng lực; 7) Đồng bằng tích tụ đáy đầm phá hiện đại; 8) Đồng bằng tích tụ hiện đại trên đáy đầm phá cổ do tác động của sóng và dòng chảy; 9) Đồng bằng tích tụ đáy vũng vịnh hiện đại; 10) Đồng bằng tích tụ sinh vật; 11) Đồng bằng tích tụ - xâm thực hiện đại do tác động của dòng triều; 12) Đồng bằng tích tụ - xói lở nghiêng dốc hiện đại do tác động của sóng chiếm ưu thế; 13) Đồng bằng tích tụ - xói lở nghiêng thoải hiện đại do tác động của sóng chiếm ưu thế; 14) Đồng bằng tích tụ - xói lở lượn sóng hiện đại do tác động của sóng chiếm ưu thế; 15) Đồng bằng tích tụ - xói lở do tác động của sóng - dòng chảy và 16) Đồng bằng mài mòn - tích tụ hiện đại do tác động của sóng chiếm ưu thế.
Địa hình trong đới sóng lan truyền (trên 20-30 mét) gồm có 5 kiểu địa hình: 1) Đồng bằng tích tụ hiện đại bằng phẳng do tác động của dòng chảy gần đáy chiếm ưu thế; 2) Đồng bằng tích tụ hơi trũng do tác động của dòng chảy gần đáy; 3) Đồng bằng tích tụ - xâm thực hiện đại do tác động của dòng chảy gần đáy chiếm ưu thế; 4) Đồng bằng tích tụ - xâm thực lượn sóng do tác động của dòng chảy chiếm ưu thế và 5) Đồng bằng tích tụ - xâm thực nghiêng dốc do tác động của dòng chảy gần đáy chiếm ưu thế.
Các kiểu bờ biển: Như đã đề cập ở phần trước, hiện nay đã có một số bảng phân loại bờ biển Việt Nam theo các nguyên tắc truyền thống mang ý nghĩa khoa học nhiều hơn đã được đưa ra bởi các nhà khoa học trên thế giới. Do đó, các tác giả không đề cập theo hướng này. Trong bài báo này, theo đặc điểm của quá trình động lực (chủ yếu là sóng), đặc điểm thành phần thạch học của các đá tạo bờ và, quan trọng hơn, là ý nghĩa sử dụng của các kiểu bờ trong thực tiễn, bờ biển Việt Nam được chia thành một số kiểu sau: 1) Bờ biển mài mòn trên đá bền vững do sóng; 2) Bờ biển mài mòn - hoà tan; 3) Bờ biển mài mòn - xói lở trên lớp phủ bazan do sóng; 4) Bờ biển xói lở - tích tụ trên trầm tích bở rời do sóng và 5) Bờ biển tích tụ.

3.3. Lịch sử phát triển địa hình biển nông ven bờ Việt Nam trong giai đoạn cuối kỷ Đệ tứ

3.3.1. Nhận xét chung

Có thể nói rằng sự hình thành và phát triển địa hình dải đáy biển ven bờ (0 - 30 mét nước) Việt Nam đã và đang xảy ra trong mối tương tác rất phức tạp giữa các môi trường lục địa và biển xen kẽ nhau nhiều lần vào giai đoạn Kainozoi, đặc biệt là trong kỷ Đệ tứ. Tuy nhiên, bộ mặt địa hình của dải đáy biển ven bờ Việt Nam hiện nay nói riêng, cũng như trên thế giới nói chung, chỉ mới được hình thành và tiến hoá trong khoảng thời gian gần đây. Một số nhà khoa học nghiên cứu về bờ biển cho rằng địa hình khu bờ biển hiện đại thực chất mới được hình thành trong khoảng thời gian 6000 - 8000 năm trở lại đây [10]. Trên cơ sở phân tích các đặc điểm địa hình và trầm tích tạo nên chúng như đã trình bày trong các phần trước, có thể chia lịch sử phát triển địa hình khu bờ biển hiện đại Việt Nam thành 2 giai đoạn: Pleistocen muộn, phần trên (Q13-2) và Holocen (Q2). Để giải thích lịch sử phát triển địa hình vào các giai đoạn này, chúng tôi sử dụng mốc thời gian như sau: ranh giới Pleistocen giữa và muộn là 125.000 năm; Pleistocen và Holocen là 10.000 năm; Holocen sớm và giữa là 6.000 năm, Holocen giữa và muộn là 3.000 năm [7].

3.3.2. Giai đoạn Pleistocen muộn, phần muộn (Q13-2)
Sau khi tổng hợp nhiều nguồn tư liệu khác nhau về thời kỳ cuối Pleistocen cho thấy rằng, vào cuối Pleistocen đầu Holocen, hầu hết đáy biển ven bờ Việt Nam vẫn chưa bị nước biển tràn ngập, trừ các vùng cửa sông. Lúc đó, đặc biệt vào cuối Pleistocen, các dòng sông lớn như sông Hồng, Mekong, v.v. đều chảy ra biển qua đồng bằng lục địa này, mà hiện nay dấu vết còn thể hiện rõ ràng trên địa hình đáy. Trong thời gian này, mực nước biển vẫn tiếp tục dâng lên tạo điều kiện hình thành nên bộ mặt địa hình hiện nay. 

a) Giai đoạn Holocen (Q2)

Qua một số kết quả về niên đại tuổi tuyệt đối bằng phương pháp đồng vị phóng xạ C14 có thể nhận thấy rằng, các thành tạo nguồn gốc biển trên các đảo và dải đồng bằng ven biển Trung Bộ, cũng như các thành tạo delta ở 2 đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có tuổi trẻ hơn 8000 năm. Đây là cơ sở rất quan trọng và đáng tin cậy để phân tích lịch sử phát triển địa hình đáy biển ven bờ cũng như cho dải đồng bằng ven biển Việt Nam.

Vào Holocen giữa, theo các kết quả nghiên cứu cho thấy, mực nước biển dâng lên đến vị trí cao nhất của biển tiến sau băng hà lần cuối, còn gọi là biển tiến Flandrian, đạt tới 4-5m so với mực nước biển hiện nay. Do địa hình ban đầu bị chia cắt mạnh nên đường bờ vào lúc này rất khúc khuỷu và được gọi là bờ rias biển lấn. Đó là thời gian thành tạo trầm tích nguồn gốc vũng vịnh biển ven bờ (với thành phần là sét xám xanh thuộc hệ tầng Hải Hưng, sét, bột - sét, cát màu xám xanh của hệ tầng Hậu Giang), các thành tạo gắn liền trong môi trường sóng tương đối mạnh (với thành phần là cát trắng, xám trắng của hệ tầng Phú Bài, Nam ¤, Cam Ranh), đều có tuổi Holocen sớm - giữa (Q21-2). Sau đó nước biển hạ thấp dần, các thành tạo trầm tích nói trên thoát khỏi mực nước biển và trở thành thềm tích tụ nằm ở độ cao trên 4m và các vách mài mòn ở độ cao lớn hơn. Đó là các dạng tích tụ nối đảo (khu vực bán đảo Hòn Gốm, Hòn Khói), các dạng tích tụ gắn liền (bờ vịnh Văn Phong - Bến Gái, Nha Trang, v.v.), dạng tích tụ tự do, hệ thống các val cát ở đồng bằng sông Hồng, sông Mê Kông, đồng bằng Nghi Lộc, v.v. Một số dạng tích tụ bị tác động của gió, nên độ cao tăng lên như ở bán đảo Hòn Gốm. Một số rạn san hô cũng được phát triển trong thời kỳ biển tiến này. Sau đó, biển bắt đầu rút xuống và các thành tạo tích tụ nói trên thoát khỏi tác động của nước biển, đồng thời các rạn san hô cũng dần bị thoái hoá.
b) Đặc điểm động lực bờ trong giai đoạn hiện nay

Việc phân tích sự phát triển địa hình bờ biển trong giai đoạn hiện tại cũng như dự báo xu thế phát triển của nó trong những năm tới là rất cần thiết. Điều đó nhằm dự báo sự ổn định của địa hình bờ biển trên toàn lãnh thổ nghiên cứu cũng như riêng cho từng khu vực phục vụ cho các dự án phát triển trên dải đất ven biển Việt Nam. Tuy nhiên, muốn dự báo được cần phải có đầy đủ tư liệu về các mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội và sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu. ở đây, các tác giả chỉ đề cập ở khía cạnh địa mạo. Dưới góc độ địa mạo, việc phân tích động lực bờ trong giai đoạn hiện nay được thực hiện theo 2 mặt của một quá trình chung là xói lở và tích tụ. 
- Hoạt động xói lở 

Hoạt động xói lở bờ biển trong khoảng thời gian qua tăng lên đáng kể (bảng 1, 2). 
Bảng 1. Một vài số liệu về xói lở bờ biển Việt Nam.
	Khoảng thời gian tính
	Số lượng điểm xói lở xuất hiện
	Tỷ lệ 
(%)
	Tốc độ xói lở trung bình (m/năm)

	Trước 1945
	13
	11,61
	22,8

	Từ 1946-1955
	12
	10,71
	11,1

	Từ 1956-1965
	29
	25,89
	12,4

	Từ 1966-1975
	26
	23,21
	29,3

	Từ 1976-1985
	24
	21,43
	42,9

	Từ 1986-1995
	8
	7,14
	49,4

	Tổng cộng
	112
	100
	27,5


Bảng 2. Các đoạn bờ biển bị xói lở mạnh ở Việt Nam.
	Địa điểm
	Thời gian tính
	Chiều rộng đất đã mất (m)
	Tốc độ (m/năm)

	
	Từ năm
	Đến năm
	
	

	Bắc Sơn (Sầm Sơn, Thanh Hoá)
	1987
	1991
	200
	50,0

	Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An)
	1982
	1991
	1400
	162,2

	Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
	1989
	1991
	300
	150,0

	Xuân Thọ (Phú Yên)
	1980
	1992
	1200
	100,0

	Cam Thịnh Đông (Cam Ranh, Khánh Hòa)
	1988
	1993
	520
	104,0

	Nam Phước Dinh (Tuy Phước, Ninh Thuận)
	1975
	1993
	1520
	84,0

	Phước Hải (Vũng Tàu)
	1972
	1992
	500
	50,0

	Tân Thành (Gò Công Đông, Tiền Giang)
	1968
	1991
	1300
	56,0

	Bắc Thanh Hải (Bến Tre)
	1983
	1992
	820
	91,0

	Hiệp Thạnh (Trà Vinh)
	1982
	1992
	1000
	100,0

	Dân Thành (Trà Vinh)
	1982
	1992
	1020
	102.0

	Đông Hải (Trà Vinh)
	1956
	1992
	3000
	83,0

	Bắc Gành Hào (Bạc Liêu)
	1976
	1991
	2900
	193,0

	Nam Gành Hào (Cà Mau)
	1945
	1991
	4600
	100,0


Trong số các nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng có thể gộp lại thành ba nhóm lớn: 1) Cấu trúc địa chất, tân kiến tạo và địa hình ban đầu; 2) các nhân tố môi trường (khí hậu, thuỷ văn, hải văn, sinh vật, v.v.) và 3) sự dao động mực nước biển (có thể do nâng - hạ tân kiến tạo, động đất, núi lửa hoặc thay đổi mực nước do chân tĩnh). Trong thời đại ngày nay, các hoạt động kinh tế của con người cũng có ảnh hưởng rất lớn đến các quá trình địa mạo bờ biển. Song nguyên nhân trực tiếp gây ra không những xói lở bờ, mà còn cho các quá trình bờ khác chính là sóng và dòng chảy do sóng sinh ra. Đến lượt mình, năng lượng sóng lại phụ thuộc chính vào độ cao sóng và độ nghiêng của đáy biển gần bờ. Trong giai đoạn gần đây, độ cao sóng và độ nghiêng của đáy đều tăng lên do số lượng bão đổ bộ vào Việt Nam ngày càng gia tăng và dâng lên của mực nước biển cũng như tác động của con người.

- Hoạt động tích tụ
Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động tích tụ ở vùng biển ven bờ nước ta rất hạn chế theo không gian cũng như theo thời gian. Trừ các bộ phận đáy biển tích tụ nằm ngoài đới tác động mạnh của sóng, hoạt động tích tụ trong phạm vi nghiên cứu chỉ xảy ra trong một số trường hợp thuận lợi. Qua các kết quả phân tích ảnh viễn thám (ảnh chụp từ vệ tinh và ảnh chụp từ máy bay) và các tư liệu lịch sử, có thể nhận thấy rằng hoạt động tích tụ trên vùng đáy biển ven bờ hiện đại cũng như bờ của nó chỉ theo dõi được ở các vùng cửa sông lớn, đặc biệt là vùng cửa sông Hồng và cửa sông Mê Kông. Đối với vùng cửa sông Hồng, hoạt động tích tụ xảy ra mạnh mẽ và thường xuyên nhất là khu vực Kim Sơn (Ninh Bình), vùng cửa sông Ba Lạt (Thái Bình - Nam Định), còn đối với vùng cửa sông Mê Kông là khu vực mũi Cà Mau - Bảy Háp (Cà Mau), v.v.  

3.4. Phân vùng địa mạo
Dựa vào những đặc điểm địa mạo vừa nêu trên cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và tiến hoá địa hình (như cấu trúc địa chất, khí hậu - thuỷ văn, hải văn, các tác động nhân sinh, v.v.), có thể chia đáy biển ven bờ Việt Nam thành 4 vùng sau (bảng 3):
Vùng I: vùng Tây vịnh Bắc Bộ (Móng Cái - Hải Vân), được chia thành 4 phụ vùng:
    - Phụ vùng Quảng Ninh (Ia);
    - Phụ vùng ven bờ delta sông Hồng (Ib);
    - Phụ vùng phía bắc của Bắc Trung Bộ (Ic);
    - Phụ vùng phía nam của Bắc Trung Bộ (Id).
Vùng II: vùng Nam Trung Bộ (Hải Vân - Cà Ná).
Vùng III: vùng Đông Nam Bộ và Nam Bộ (Cà Ná - Cà Mau), được chia thành 2 phụ vùng sau:
    - Phụ vùng nam Trung Bộ (IIIa);
    - Phụ vùng ven bờ delta Mê Kông (IIIb).
Vùng IV: vùng Đông vịnh Thái Lan (Cà Mau - Hà Tiên).
Bảng 3. Một số đặc trưng cơ bản của các vùng địa mạo đáy biển ven bờ Việt Nam
	Đặc điểm
	Vùng I (Móng Cái - Hải Vân)
	Vùng II

(Hải Vân - Cà Ná)
	Vùng III (Cà NÁ-CÀ Mau)
	Vùng IV

(Cà Mau - Hà Tiên)

	
	Phụ vùng Móng Cái - Đồ Sơn
	Phụ vùng Đồ Sơn - Nga Sơn
	Phụ vùng Nga Sơn - Đèo Ngang
	Phụ vùng Đèo Ngang - Hải Vân
	
	Phụ vùng Cà Ná - Vũng Tàu
	Phụ vùng Vũng Tàu - Cà Mau
	

	Cấu tạo địa chất
	Phức nếp lồi Quảng Ninh
	Trũng Sông Hồng
	Đới Sông Mã, Sông Cả
	Đới Trường Sơn
	Tam Kỳ-Phước Sơn, Kon Tum
	Đới Đà Lạt
	Trũng Cửu Long
	Phú Quốc - Natuna

	Hướng cấu trúc
	§B-TN
	TB-§N
	TB-§N
	TB-§N
	B-N
	§B-TN
	§B-TN
	B-N

	Hướng đường bờ
	§B-TN
	§B-TN, B-N
	TB-ĐN, á Kinh tuyến
	TB-§N
	B-N
	§B-TN
	§B-TN
	B-N

	Hướng bờ so với hướng CT
	Song song
	Vuông góc
	Vuông góc, song song
	Song song
	Song song, chéo góc
	Song song
	Song song
	Song song

	Đá tạo bờ chủ yếu
	Đá gốc rắn chắc
	Trầm tích bở rời
	Trầm tích bở rời
	Trầm tích bở rời
	Đá gốc bền vững
	Trầm tích bở rời
	Trầm tích bở rời
	Trầm tích bở rời

	Độ dài đường bờ (km)
	400
	180
	377
	290
	1291
	285
	547
	334

	Chiều rộng khu bờ 
	Rất rộng
	Rất rộng
	Rộng
	Trung bình
	Hẹp
	Rộng
	Rất rộng
	Rất rộng

	Số lượng đảo ven bờ
	Vịnh Bắc Bộ có  2.321đảo
	Trung Bộ có 257 đảo
	Nam Bộ có 201 đảo

	Qui mô đầm phá
	Không có
	Không có
	Không có
	Lớn
	Trung bình
	Nhỏ
	Không có
	Không có

	Qui mô vũng vịnh
	ít
	Không có
	Không có
	Không có
	Nhiều
	ít
	Không có
	

	Diện tích lưu vực  (km2)
	4252
	156.573
	59.851
	15.463
	47.362
	7.368
	833.269
	500

	Đặc điểm thuỷ triều
	Nhật triều

3,0-3,5m
	Nhật triều

2,5-3,0m
	NT không đều 1,5-2,5m
	Bán nhật triều 0,5-1,5m
	NT không đều 1,0-1,5m
	BNT không đều 1,5-2,5m
	BNT không đều 2,0-3,5m
	Nhật triều

1,0-1,5m

	Hướng sóng thống trị
	Đông bắc, đông
	Đông bắc, đông
	Đông bắc
	Đông bắc
	Bắc, đông bắc
	Đông bắc, đông
	Đông bắc, đông
	Tây, tây nam

	Nhân tố động lực chính 
	Thuỷ triều
	Sông - sóng
	Sóng - sông
	Sóng
	Sóng
	Sóng
	Sông - thuỷ triều
	Sóng

	QT địa mạo chính hiện nay
	Tích tụ-mài mòn
	Tích tụ
	Tích tụ - Xói lở
	Xói lở - tích tụ
	Mài mòn - xói lở
	Xói lở - tích tụ
	Tích tụ - xói lở
	Tích tụ - xói lở

	Độ ổn định của bờ
	Tương đối ổn định
	Kém ổn định
	Kém ổn định
	Kém ổn định
	Tương đối ổn định
	Kém ổn định
	Kém ổn định
	Kém ổn định

	Hướng sử dụng chính
	Du lịch, thuỷ sản, giao thông
	Thuỷ sản
	Du lịch, thuỷ sản, khai khoáng
	Du lịch, thuỷ sản
	Du lịch, thuỷ sản,  giao thông
	Thuỷ sản, du lịch
	Thuỷ sản, giao thông
	Thuỷ sản


Cũng như trên đất liền, việc đo vẽ bản đồ địa mạo đáy biển, trong đó có vùng   biển nông ven bờ có ý nghĩa rất to lớn cả trong lý luận khoa học lẫn trong thực tiễn cuộc sống. Từ những kết quả đo vẽ từng đoạn bờ cụ thể trong hơn 10 năm qua của đề án, cũng như các kết quả của các đề tài và chương trình nghiên cứu khoa học khác có thể nêu ra một số hướng ứng dụng của nghiên cứu địa mạo vùng biển nông ven bờ Việt Nam. Các hướng ứng dụng này được trình bày một cách tóm tắt trong bảng 3.
4. Kết luận

     Trên cơ sở bản đồ địa mạo khu bờ biển hiện đại Việt Nam đã được các tác giả thành lập, có thể rút ra một số nhận xét sau:

Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến địa hình khu bờ biển hiện đại. Những đặc trưng địa mạo của khu bờ biển hiện đại Việt Nam được hình thành trong Holocen và phát triển trên các cấu trúc địa chất khác nhau trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và các nhân tố ngoại sinh khác (sóng, dòng chảy, thuỷ triều, sông, sinh vật) và tác động của con người.

Trên cơ sở mối quan hệ này và các chỉ tiêu khác, khu bờ biển hiện đại Việt Nam được chia thành 4 vùng là: 1) Tây vịnh Bắc Bộ (từ Móng Cái đến Hải Vân); 2) Nam Trung Bộ (từ Hải Vân đến Cà Ná); 3) Đông Nam Bộ và Nam Bộ (từ Cà Ná đến Cà Mau) và 4) Đông vịnh Thái Lan (từ Cà Mau đến Hà Tiên).

Hiện nay, mài mòn và xói lở bờ là quá trình địa mạo chiếm ưu thế. Xu thế của nó ngày càng gia tăng. Xói lở bờ là mối đe doạ nguy hiểm đối với đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là các khu đô thị, khu công nghiệp, vùng đông dân cư. Vì vậy, để giảm thiểu tai biến này, cần thiết phải nghiên cứu nguyên nhân và cơ chế xói lở bờ. Ngoài ra, xói lở đáy biển cũng khá phổ biến ở nhiều nơi. Điều đó cho thấy không phải cứ nằm thấp hơn cơ sở xâm thực là xảy ra quá trình tích tụ, mà ngược lại, không những không tích tụ mà còn xói lở làm lộ ra các trầm tích có tuổi cổ hơn. Đây là một đóng góp quan trọng trong việc đo vẽ địa chất ở đáy biển ven bờ.
Hiện nay có nhiều dự án phát triển kinh tế cả dọc theo bờ biển cũng như trên các lưu vực. Các hoạt động này cũng ảnh hướng không những đến các quá trình địa mạo mà còn cả các tài nguyên và môi trường ở khu bờ. Hầu hết các tác động này đều mang tính tiêu cực đối với môi trường. Vì vậy, nghiên cứu mối tương tác đất - biển, đặc biệt là dưới tác động của con người và sự dâng lên của mực nước biển phục vụ cho quản lý thống nhất đới bờ ở Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách.
* Công trình này được hoàn thành trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu khoa học cơ bản giai đoạn 2004 - 2005, đề tài mã số 74.42.01.
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Some results of geomorphologic study                                                            of present coastal area in Vietnam
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There are a lot of factors that affected the formation and development of landforms of present coastal area of Vietnam. The geomorphologic features of coastal area of Vietnam formed in Holocene and developed on the different geological structures under sea-level changes and other exogenic factors (wave, current, tide, river, biology, v.v.) as well as human impacts. 
The present coastal area of Vietnam has been divided into three dynamic zones in onshore direction and four regions in longshore one (1. The west of Bac Bo gulf from Mong Cai to Hai Van; 2. The South Central coast from Hai Van to Ca Na; 3. South-East and South from Ca Na to Ca Mau and 4. East of Thailand gulf) with twenty-nine landform types. 

At present, abrasion on the hard rocks and erosion on unconsolidated sediments are dominated geomorphologic processes in both time and spatial scale. The coastal erosion is a one kind of natural hazards and increasing, which cause the losses of the land, housing, etc 

Today, there are many projects for economical development in the coastal zone as well as on the watershed, which effect not only on coast but also on resources and environment of coastal zone. Therefore, studying the land-sea interaction, especially under human effect and the sea level rising for ICZM, is very necessary.

PAGE  
9

